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thiện đối với vận nhãn nhìn xuống trong cả 2 nhóm có 
tổn thương và không có tổn thương kẹt cơ trực dưới.  

Hạn chế vận nhãn nhìn lên có trị số cải thiện trung 
bình sau phẫu thuật là 1,99 (từ -2,30 trước mổ xuống 
còn -0,31 sau mổ). Nghiên cứu của Sang Hun Lee16 
(2005) cho thấy trị số này là 1,2 (1,42 trước mổ xuống 
còn 0,22 sau mổ); Ben Simon1 (2009) là 1,1 (2.05 
trước mổ xuống còn 0,95 sau mổ). Các tác giả cho 
rằng vận nhãn nhìn lên bị hạn chế trong gãy sàn hốc 
mắt chủ yếu là do sự co kéo của mô thoát vị qua lỗ 
gãy, phẫu thuật phục hồi sàn hốc mắt bị gãy và giải 
phóng mô thoát vị sẽ giúp giảm đi sự co kéo này nên 
cải thiện được mức độ vận nhãn trên1,2,5.  

Biến chứng phẫu thuật  
Biến chứng tê dưới hố xuất hiện sau mổ do chấn 

thương dây thần kinh V2 có thể do mảnh lót chèn ép 
dây thần kinh hoặc do tổn thương thân dây thần kinh 
dưới hố khi bóc tách màng xương hốc mắt. Giai đoạn 
đầu gây mất cảm giác hoặc tê vùng dưới hốc mắt. 
Sau thời điểm 6 tháng thì không còn trường hợp nào.  

Biến chứng tụ máu hốc mắt thường do tổn thương 
mạch máu dưới hố khi bóc tách. Biến chứng này 
thường tự khỏi sau 1 tháng. Xuất huyết dưới kết mạc 
có thể hạn chế qua việc sử dụng kẹp và cắt đốt cầm 
máu khi cắt rời mạc bao mí để tiếp cận bờ dưới xương 
hốc mắt.  

Biến chứng nhãn cầu cao gặp trong 3,3%. Nguyên 
nhân có thể do mảnh lót quá dầy hoặc quá cao hoặc 
do tụ máu hốc mắt gây đẩy nhãn cầu lên cao7,8. Các 
trường hợp nhãn cầu cao trong nghiên cứu đều có dấu 
hiệu tụ máu đi kèm và hồi phục sau 1 tháng theo dõi. 

KẾT LUẬN  
Phẫu thuật lót sàn hốc mắt trong các trường hợp 

gãy sàn hốc mắt có biểu hiện tổn thương cơ trực dưới 
giúp cải thiện phần nào vận nhãn nhìn lên và ít hiệu 
quả trong điều trị hạn chế vận nhãn nhìn xuống.  
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ĐÁNH GIÁ ĐỘ DÀY LỚP NỘI TRUNG MẠC ĐỘNG MẠCH CẢNH BẰNG SIÊU ÂM DOPPLER Ở 

BỆNH NHÂN SUY THẬN MẠN TÍNH GIAI ĐOẠN IV-V  
 

Đặng Thị Việt Hà, Phạm Thắng 
Tóm tắt 
Nghiên cứu mô tả cắt ngang của chúng tôi gồm 

104 bệnh nhân suy thận mạn (STM) giai đoạn IV 
(30> MLCT >= 15 ml/ph/1.73 m2) và giai đoạn V 
(MLCT< 15 ml/ph/1.73 m2) và 62 người khỏe mạnh 
tham gia vào nhóm chứng được siêu âm Doppler 
mạch cảnh.Tuổi trung bình trong nhóm suy thận là 
47,79 ± 13.54 trong đó có 69 nam và 35 nữ. Độ dày 
lớp nội trung mạc (ĐDNTM) động mạch cảnh nhóm 
STM cao hơn có ý nghĩa so với những người trong 
nhóm chứng với p< 0,001 theo tuổi và giới. ĐDNTM 
động mạch cảnh có mối tương quan thuận với mức 
lọc cầu thận (MLCT) với p <0,001, tuy nhiên không có 
sự khác biệt giữa hai nhóm suy thận. 

ĐDNTM động mạch cảnh có tương quan thuận với 
huyết áp tâm thu (HATT) (r = 0,533; p<0,001), với 
nồng độ phospho (r = 0,141; p<0,001), tương quan 
nghich với HDL-C. ( r= 0,484; p<0,001). 

Từ khóa: suy thận mạn, siêu âm Doppler,  
 SUMMARY 
A cross-sectional descriptive study conducted in 

104 patients (69 males and 35 females) with chronic 
kidney disease (CKD) stage IV 30> (GFR> 
15ml/min/1.73m2) and V(GFR < 15ml/min/1.73m2) 
and 62 normal subjects as control group. Doppler 
ultrasound examination of carotid artery has been 
performed for these 2 groups. The average age of 
CKD patients is 47.79 + 13.54 years. The carotid 
intima media thickness in patients with CKD is 
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significantly higher than that of control group with p< 
0.001 according to age and gender. The carotid 
intima media thickness is directly proportional to GFR 
with p <0.001, however there is no significant 
difference between 2 subgroups of CKD patients. The 
carotid artery intima-medial thickness is directly 
proportional to systolic blood pressure (r=0.533, p< 
0.001), to blood phosphorus (r=0.375, p< 0.001), 
inversely proportional to HDL-C (r= 0.484; p< 0.001).  

Keys words: carotid intima media thickness, 
chronic kidney disease, Doppler ultrasound. 

Đặt vấn đề 
Biến chứng tim mạch hiện vẫn là một trong những 

biến chứng quan trọng nhất ở bệnh nhân suy thận 
mạn tính, trong đó bệnh động mạch và phì đại thất 
trái là hai yếu tố nguy cơ chính và là nguyên nhân gây 
tử vong hang đầu ở các bệnh nhân suy thận mạn tính. 
Nguyên nhân tiềm tàng của bệnh tim mạch đã được 
nói đến nhiều tuy nhiên những thay đổi có liên quan 
tới động mạch là rất phức tạp và bao gồm các thay 
đổi mạch máu ở diện rộng.ở bệnh nhân STM, các 
thay đổi mạch máu điển hình xuất hiện sớm và tiến 
triển song song với sự giảm chức năng thận.Tỷ lệ 
biến chứng vữa xơ mạch cao trong STM giai đoạn 
trước lọc máu gợi ý có mối liên quan giữa tình trạng 
tăng ure máu với cơ chế bệnh sinh của vữa xơ mạch 
[7]. 

 Biểu hiện đầu tiên của biến đổi mạch máu là dày 
lớp nội trung mạc của thành động mạch và dẫn đến 
tình trạng xơ vữa và xơ cứng mạch máu. Các nghiên 
cứu ở bệnh nhân STM giai đoạn điều trị bảo tồn cho 
thấy có mối liên quan chặt chẽ giữa độ dày lớp nội 
trung mạc (ĐDNTM) của thành động mạch cảnh và 
động mạch đùi với mức độ suy thận và với các yếu tố 
khác gây tổn thương mạch máu [6] [10]. 

Để bước đầu tìm hiểu biến đổi động mạch trong 
STM tại Việt Nam, chúng tôi nghiên cứu đánh giá 
ĐDNTM của động mạch cảnh bằng siêu âm Doppler 
ở bệnh nhân STM giai đoạn muộn nhằm mục đích tìm 
hiểu sự thay đổi ĐDNTM và mối liên quan giữa 
ĐDNTM động mạch cảnh và một số yếu tố nguy cơ 
gây xơ vữa mạch trong STM.  

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu  
1. Đối tượng nghiên cứu. 
- Các bệnh nhân trong nghiên cứu được chẩn 

đoán STM giai đoạn IV và V, phù hợp với tiêu chuẩn 
chẩn đoán các giai đoạn STM của hội thận học Hoa 
Kỳ năm 2002 [1]: 

+ STM giai đoạn I : MLCT >= 90 ml/ph/1,73m2 
+ STM giai đoạn II : MLCT 60-89 ml/ph/1,73m2 
+ STM giai đoạn II : MLCT 60-89 ml/ph/1,73m2 
+ STM giai đoạn IV : MLCT 15-29 ml/ph/1,73m2 
+ STM giai đoạn V : MLCT < 15 ml/ph/1,73m2 
- Tuổi: >= 18 
- Loại khỏi nghiên cứu các bệnh nhân đang trong 

giai đoạn bệnh lý viêm nhiễm cấp tính, bệnh hệ thống 
hoặc có tác động tới động mạch cảnh trước đó. 

2. Phương pháp nghiên cứu. 
2.1 Các bênh nhân được hỏi và khám bệnh theo 

một mẫu bệnh án thống nhất 
2.2. Các xét nghiệm cần làm. 

- Xét nghiệm máu : công thức máu, ure, creatinin, 
acid uric, đường, protid, albumin. Cholesterol, 
triglycerid, LDL-C, HDL-C, canxi, phospho, sắt, 
ferritin, điện giải đồ, crp, fibrinogen. 

- Xét nghiệm nước tiểu 24h: đánh giá ure, 
creatinin niÖu/24h 

- Tính MLCT theo công thức : MLCT = Ux V/P X 
1,73/S 

2.3. Siêu âm thận, siêu âm tim, điện tâm đồ, Xq 
tim phổi nếu cần. 

2.4. Tất cả những người tham gia vào nghiên cứu 
được đo ĐDNTM của động mạch cảnh và động mạch 
đùi bằng máy siêu âm Doppler đầu dò 7,5 MHZ, được 
thực hiện tại phòng siêu âm Doppler tim mạch Viện 
lão khoa Việt Nam.  

3. Xử lý số liệu. 
 Kết quả thu được được xử lý bằng chương trình 

spss 12.0 và stata 10.0. Các trung bình được so sánh 
bằng ttest, liên quan giữa các biến được xử dụng 
phương trình hồi quy tuyến tính đơn biến và đa biến.  

Kết quả nghiên cứu  
1. Giới tính. Nhóm chứng gồm 33 nam và 29 nữ, 

nhóm bệnh gồm 69 nam và 35 nữ. 
2. Tuổi. Tuổi trung bình của nhóm STM 47,79 ± 

13,54, tuổi trung bình của nhóm chứng : 42,59 ± 
12,05.  

3. Nguyên nhân gây STM. 
VCTM: 60,58%; VTBT: 11,54%; THA: 19,23%; 

Thận đa nang: 4,81 ; Bệnh lý khác: 3,85%  
4. Kết quả ĐDNTM động mạch cảnh của nhóm 

chứng và nhóm STM. 
ĐDNTM động mạch cảnh p 

Nhóm chứng Nhóm STM  
Nhóm 
tuổi 

n X ± SD n X ± SD  

< 40 30 0,631 ± 
0,032 27 0,826 ± 0,074 <0,001 

40- 49 15 0,662 ± 
0,061 21 0,856 ± 0,041 <0,001 

50-59 11 0,771 ± 
0,062 33 0,930 ± 0,036 <0,001 

> 60 6 0,843 ± 
0,044 23 0,979 ± 0,063 <0,001 

Bảng 1: So sánh ĐDNTM động mạch cảnh giữa 
hai nhóm chứng và STM theo lứa tuổi 

5. Tương quan giữa ĐDNTM động mạch cảnh 
với MLCT 
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Biểu đồ 1: Mối tương quan giữa ĐDNTM động mạch cảnh  

theo MLCT 

P> 0.05 
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6. Tương quan giữa ĐDNTM động mạch cảnh 
với một số yếu tố nguy cơ xơ vữa mạch. 
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Biểu đồ 2: Tương quan giữa ĐDNTM động mạch cảnh với HATT 
trong nhóm STM 
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Biểu đồ 3: Tương quan giữa ĐDNTM động mạch cảnh và nồng 
độ HDL- C 
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Biểu đồ 4: Tương quan giữa ĐDNTM động mạch cảnh với 

phospho máu 
ĐDNTM động mạch cảnh có mối liên quan thuận 

với nồng độ phospho máu với p <0,0001 

Bàn luận 
Mặc dù các nghiên cứu cho thấy xơ vữa tiến triển 

trong quá trình lọc máu, nhưng còn chưa biết liệu 
chạy thận có chịu trách nhiệm cho xơ vữa mạch hay 
không. Nghiên cứu hiện tại cho ĐDNTM tăng có ý 
nghĩa ở các bệnh nhân suy thận trước lọc máu so với 
người khỏe mạnh. Thêm nữa, khi có suy thận dù chưa 
được chạy thận cho thấy tăng ĐDNTM có tính phụ 
thuộc vào tuổi, giới, huyết áp, thuốc lá và nồng độ 
lipid máu. Những kết quả này gợi ý không chỉ có thận 
nhân tạo mà cả suy thận và các rối loạn chuyển hóa 
thứ phát do duy thận cũng góp phần thúc đẩy thay đổi 
mạch máu ở những bệnh nhân này [6] [8]. Mức độ xơ 
vữa mạch có thể đánh giá theo các mặt khác nhau 
như một nguy cơ của tử vong do bệnh lý xơ vữa 
mạch, hẹp lòng mạch và các lỗ động mạch, về mặt 
bệnh sử, đánh giá độ cứng động mạch và độ dày 
thành mạch. Các nghiên cứu đầu tiên của Lindner và 
cộng sự cho thấy tăng nguy cơ tử vong quá mức do 
bệnh lý tim mạch ở các bệnh nhân chạy thận chu kỳ 
và được xác nhận bởi một số nghiên cứu khác nữa.  

Cũng như vậy, đột quỵ do nhồi máu cơ tim và các 
đột quỵ khác trong lọc máu cao hơn so vơi những 
người trong dân cư. Tuy nhiên, những yếu tố này 
không trực tiếp có ý nghĩa là xơ vữa mạch tiến triển là 
do TNT, vì các dữ kiện dưới lâm sàng cho thấy tiến 
triển xơ vữa mạch cso trước khi bắt đầu lọc máu. 
Theo Joki và cộng sự, 38% các bệnh nhân không có 
triệu chứng được lọc máu có hẹp có ý nghĩa động 
mạch vành khi chụp mạch [4]. 

ĐDNTM động mạch cảnh trong nhóm suy thận 
của chugns tôi cao hơn có ý nghĩa so với những người 
khỏe mạnh trong nhóm chứng với p <0,001 theo từng 
lứa tuổi và cũng có sự khác biệt rõ rệt giữa các nhóm 
tuổi trong nhóm suy thận mạn tính. Tuy nhiên không 
thấy có sự khác biệt giữa ĐDNTM động mạch cảnh 
giữa hai nhóm STM giai đoạn IV và giai đoạn V.  

Kết quả này phù hợp với nghiên cứu của Tetsuo 
Shoji và cộng sự [10], cũng như nghiên cứu của 
Sophia Z và cộng sự [6]. Mặc dù nhiều nghiên cứu 
chứng minh chạy thận là một nguyên nhân gây xơ 
vữa mạch nhưng theo kết quả của nghiên cứu hiện tại 
của chúng tôi cung cấp bằng chứng rõ ràng về thay 
đổi mạch máu và xơ vữa mạch ở các bệnh nhân trước 
lọc máu tại Việt Nam. 

Tuy nhiên vẫn còn rất nhiều bàn luận về cơ chế xơ 
vữa mạch trong STM, liệu còn những nguyên nhân gì 
khác góp phần vào khởi phát và tiến triển xơ vữa 
mạch trong STM ?  

Như chúng ta đã biết khoảng 60-80% các bệnh 
nhân suy thận mạn tính có tăng huyết áp [3]. Đặc điểm 
của THA trong STM là thường có tăng huyết áp tâm 
thu. Nhóm STM của chúng tôi có 78,84% các bệnh 
nhân tăng huyết áp, trong đó chủ yếu là tăng huyết áp 
tâm thu. ĐDNTM động mạch cảnh có liên quan thuận 
vói huyết áp tâm thu trong nhóm nghiên cứu.  

Các nguyên cứu trước đây cho thấy có sự thay đổi 
lipid và rối loạn các lipoprotein, tăng các lipoprotein(a) 
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[Lp(a)] ở các bệnh nhân suy thận mạn trước lọc máu. 
Cũng như vây, các bệnh nhân suy thận có nguy cơ xơ 
vữa tiềm tàng do các bất thường về nội tiết như kháng 
insuline và cường cận giáp thứ phát.Cường cận giáp 
thứ phát có liên quan với tăng ĐDNTM ở các bệnh 
nhân chạy thận. Hơn nữa, nồng độ homocystein cao 
trong máu gần đây được xem là yếu tố nguy cơ mạnh 
của xơ vữa mạch, và thậm chí nó rất cao trong suy 
thận. Cuối cùng, viêm hoặc tăng nồng độ CRP có thể 
góp phần vào xơ vữa mạch ở các bệnh nhân trước lọc 
máu cũng như những người đã được lọc máu. Các 
yếu tố này có thể giải thích về nguy cơ tăng cao xơ 
vữa mạch trước chạy thận ở các bệnh nhân suy thận 
mạn tính [4] [5] [9] và ngoài ra những thay đổi cơ bản 
được phát hiện trong số các yếu tố nguy cơ truyền 
thống và không truyền thống ở giai đoạn sớm khi 
chức năng thận bắt đầu suy giảm. 

Trong nghiên cứu này của chúng tôi, ĐDNTM 
động mạch cảnh có mối liên quan nghịch với nồng độ 
của lipoprotein trọng lượng phân tử cao. HDL là yếu 
tố bảo vệ thành mạch. Khi HDL-C giảm xuống thì 
nguy cơ xơ vữa mạch tăng lên [5]. Vậy rõ ràng rối 
loạn lipoprotein máu và rối loạn chuyển hóa thứ phát 
do STM tạo điều kiện cho xơ vữa mạch. 

ĐDNTM động mạch cảnh còn có mối liên quan 
thuận với nồng độ phospho máu với r = 0,375. Mối 
liên quan này tuy không phải quá chặt chẽ tuy nhiên 
bước đầu cũng đã ghi nhận suy thận và các rối loạn 
chuyển hóa thứ phát do suy thận là các yếu tố khởi 
phát và làm tiến triển của xơ vữa mạch.  

Tuy vậy còn có một số hạn chế trong nghiên cứu. 
Một số các bệnh nhân nghiên cứu được dùng thuốc 
hạ áp, điều trị mỡ máu, các bất thường chuyển hóa 
khác phối hợp với suy thận trước khi nhập viện. Do 
vậy, số liệu của chúng tôi đánh giá không đúng mức 
về ảnh hưởng của các yếu tố này lên ĐDNTM. Thứ 
hai, mặc dù chúng tôi thấy suy thận là yếu tố có ý 
nghĩa liên quan tới tăng ĐDNTM, độc lập đối với các 
yếu tố nguy cơ truyền thống, chúng tôi không đánh 
giá được ảnh hưởng của các yếu tố nguy cơ không 
truyền thống như PTH, homocysteine và CRP, những 
yếu tố có thể giúp ích cho phân tích. Và cuối cùng 
chúng tôi đo ĐDNTM như một chỉ số hình thái học 
của xơ vữa mạch. 

Tóm lại, chúng tôi đã chứng minh ĐDNTM ở các 
bệnh nhân STM giai đoạn muộn thì dày hơn ở những 
người khỏe mạnh. Suy thận mạn là yếu tố có ý nghĩa 
liên quan tới tăng ĐDNTM. Các kết quả này hỗ trợ 
cho khái niệm tiến triển xơ vữa mạch ở các bệnh 
nhân suy thận giai đoạn cuối do suy thận và/hoặc rối 
loạn chuyển hóa thứ phát do suy thận. 

Cần phải có các nghiên cứu khác nữa để đánh giá 
liệu STM ở các giai đoạn sớm hơn và đặc biệt ở Việt 
Nam thì chạy thận nhân tạo có ảnh hưởng thế nào đối 
với sự thay đổi ĐDNTM của động mạch từ đó đưa ra 
các ý kiến về điều trị và phòng ngừa xơ vữa mạch ở 
các bệnh nhân suy thận mạn tính. 

 

Kết luận 
1. Đánh giá ĐDNTM động mạch cảnh. 
+ ĐDNTM trung bình của động mạch cảnh ở nhóm 

STM giai đoạn IV là 0,906 ± 0,086 mm 
+ ĐDNTM trung bình của động mạch cảnh ở nhóm 

STM giai đoạn V là 0,889 ± 0,078mm.  
+ ĐDNTM trung bình của động mạch cảnh ở cả 

hai nhóm STM là 0,892 ± 0,081mm 
+ ĐDNTM của hai nhóm đều cao hơn có ý nghĩa 

so với ĐDNTM người bình thường (0,727 ± 0,106) với 
p <0.001. Tuy nhiên giữa hai nhóm STM, ĐDNTM 
không có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê. 

2. ĐDNTM động mạch cảnh ở các bệnh nhân 
STM có mối liên quan thuận với tuổi, huyết áp tâm 
thu (r = 0,533; p < 0,001) và phospho máu (r = 0,141; 
p < 0,001) và có mối tương quan nghịch với HDL-C (r 
= 0,484; p < 0,001). 
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